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     Số:  51 /KH - CĐ                                         Thanh Hoá,  ngày 31  tháng  5  năm 2012

kế hoạch

tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ (2012-2015)

   Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn bộ phận.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 24/2/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2013-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TLĐ ngày 13/3/2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ ngày 9/4/2012 của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh Thanh Hóa và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/ĐU ngày 14/5/2012 của Đảng ủy trường Đại học Hồng Đức về Lãnh đạo Đại hội Công đoàn trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2015;

Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ V Công đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2012;. Ban Thường vụ Công đoàn trường hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận ở các đơn vị trực thuộc trường như sau: 

A. Mục đích yêu cầu đại hội.

1. Mục đích: 

 Tiếp tục quán  triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, nghị quyết Công đoàn các cấp, tình hình đặc điểm, nhiệm vụ  chính trị của trường, đơn vị; tích cực đổi mới về phương  thức hoạt động Công đoàn nhằm tập hợp, đoàn kết đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Nâng  cao vai trò vị trí chức năng của tổ chức Công đoàn, phát huy trí tuệ tập thể đánh giá đúng kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ V, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra được bài học kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn ở đơn vị; Quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động CĐ nhiệm kỳ mới.

- Bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận của đơn vị nhiệm kỳ mới có phẩm chất tốt, năng lực chuyên môn, Công đoàn phù hợp với yêu cầu từng đơn vị trong tình hình hiện nay, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn trường đảm bảo nguyên tắc đúng tiêu chuẩn, số lượng.

- Phương châm của đại hội: Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực.

2. Yêu cầu: 

- Chuẩn bị và tiến hành đại hội phải đảm bảo đúng nguyên tắc, chặt chẽ, phát huy dân chủ, nghiêm túc, giữ vững nền nếp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

- Qua Đại hội xác định được phương hướng, mục tiêu, cải tiến phương thức hoạt động Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

B. Nội dung nhiệm vụ cách tiến hành đại hội.

1. Nhiệm vụ đại hội của Công đoàn  bộ phận.

- Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CBVC-LĐ nhiệm kỳ 2010-2012. 

- Xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động CĐ nhiệm kỳ  2012 - 2015.

-Thông qua báo cáo thu- chi tài chính Công đoàn.

- Bầu BCH CĐ bộ phận nhiệm kỳ 2012- 2015.

- Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn trường.

2. Nội dung báo cáo trong đại hội.

- Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn bộ phận  nhiệm kỳ 2010-2012 (có thể lồng báo cáo kiểm điểm của BCH vào báo cáo tổng kết).

- Báo cáo phương hướng hoạt động CĐ nhiệm kỳ (2012-2015).

- Báo cáo thu- chi tài chính CĐ (đoàn phí - thu khác nếu có)

  (Nội dung báo cáo có  hướng dẫn  kèm theo)

3. Đại biểu dự Đại hội Công đoàn.

- ở Công đoàn bộ phận đại hội toàn thể đoàn viên

- Đại hội Công đoàn trường (đại hội đại biểu) 

+ Số lượng đại biểu (từng CĐ bộ phận theo phân bổ )

+ Cơ cấu đại biểu: Tuỳ vào số lượng đại biểu mà xác định cơ cấu đại biểu cho phù hợp (có nam, nữ, cán bộ lãnh đạo, đoàn viên).

+ Tiêu chuẩn đại biểu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, CĐ được giao, có đạo đức tốt, có khả năng đóng góp vào các báo cáo của đại hội, không vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, năm học 2010-2011, 2011-2012 đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

4. BCH Công đoàn bộ phận:  

Số lượng BCH Công đoàn bộ phận: BCH cấp nào do đại hội cấp đó quyết định, để có cơ sở cho các đơn vị vận dụng, BCH CĐ trường hướng dẫn số lượng BCH ở các đơn vị như sau: 

+ ở đơn vị có từ  51 Đoàn viên trở lên bầu BCH 5 người

+ ở đơn vị có 20 - 50 đoàn viên bầu BCH 3 người

+ ở đơn vị có dưới 20 đoàn viên chỉ bầu 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch.

- Tiêu chuẩn uỷ viên BCH CĐ bộ phận:

+ Có điều kiện hoạt động, có trình độ năng lực phù hợp với yêu cầu từng đơn vị, am hiểu chuyên môn ở đơn vị, pháp luật nhà nước, nghiệp vụ CĐ, có khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của CĐ vào lĩnh vực công tác.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng.

+ Nhiệt tình, có ý thức chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, có lối sống lành mạnh, có phương pháp vận động quần chúng được quần chúng nơi công tác tín nhiệm.

5. Nguyên tắc bầu cử, nhiệm kỳ Đại hội  (theo Điều lệ).

- Tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải đạt số phiếu quá bán 1/2 so với tổng số đại biểu của đại hội và lấy từ người có số phiếu cao xuống đến đủ số lượng cần bầu. Trường hợp có 2 hoặc nhiều người có số phiếu bầu ngang nhau và đều quá 1/2 tổng số phiếu bầu (nếu lấy cả sẽ vượt số lượng cần bầu) thì xin ý kiến Đại hội bầu lại trong số người có số phiếu ngang nhau để chọn cho đủ số lượng. Bầu lần này không cần phải đạt quá 1/2 so với số phiếu bầu. Trường hợp bầu lần thứ 2 mà số phiếu vẫn ngang nhau thì việc có bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

- Nhiệm kỳ đại hội đối với công đoàn bộ phận 5 năm hai kỳ.

C. Một số quy định cụ thể:

1. Mốc thời gian chính: 

- Tháng 8/2012 BCH Công đoàn bộ phận hoàn thành công tác chuẩn bị ĐH 

- Thời gian đại hội ở CĐ bộ phận 1/2 ngày.

- Thời gian duyệt kế hoạch đại hội của các công đoàn bộ phận từ ngày 15/8 đến 24/8/2012 (thời gian duyệt các đơn vị có phụ lục kèm theo).

- Thời gian đại hội từ  ngày 27/8 đến 17/9/2012 (sau khi hoàn thành duyệt kế hoạch ĐH của các đơn vị, BCH Công đoàn trường lấy CĐ Khoa Ngoại ngữ tổ chức ĐH điểm để chỉ đạo chung. Thời gian, địa điểm, thành phần dự ĐH điểm sẽ có thông báo cụ thể sau).

- Các đơn vị đăng kí thời gian ĐH với BTV Công đoàn trường để tiện theo dõi và chỉ đạo.

- Đại hội xong, sau 5 ngày, BCH Công đoàn bộ phận hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo về BCH Công đoàn trường để tổng hợp chuẩn bị cho ĐH Công đoàn trường.

2. Nội dung báo cáo.

- Báo cáo tổng kết, phương hướng, thu- chi tài chính.

- Biên bản Đại hội (nghị quyết)

- Biên bản bầu cử BCH (phiếu bầu niêm phong vào phong bì gửi kèm theo)

- Biên bản họp phân công BCH.

- Danh sách trích ngang BCHCĐ bộ phận, danh sách trích ngang đại biểu đi dự ĐH CĐ trường.

3. Căn cứ vào tiến độ và mốc thời gian quy định BCH CĐ bộ phận tiến hành họp phân công trách nhiệm chuẩn bị nội dung Đại hội cho từng uỷ viên chấp hành,  tổ chức ĐH có hiệu quả,

Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải tranh thủ được ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ chi bộ ở đơn vị (nội dung, nhân sự, thời gian) trước khi thông qua Thường vụ Công đoàn trường.

D. Thời gian duyệt kế hoạch và tổ chức đại hội các công đoàn bộ phận

1. Nội dung công  tác chuẩn  bị gồm: 

- Báo cáo tổng kết của BCH nhiệm kỳ 2010-2012 trình đại hội. 

- Báo cáo về thu - chi đoàn phí và kinh phí Công đoàn nhiệm kỳ  2010-2012.

- Báo cáo dự kiến  nhân dự  BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015

- Diễn văn khai mạc, diễn văn bế mạc

- Dự thảo Nghị quyết đại hội

- Dự kiến nhân sự tham gia chủ tịch, thư ký, tổ bầu cử trong đại hội

- Quy chế đại hội

- Chương trình đại hội, (kế hoạch thời gian cụ thể của đại hội ở đơn vị).

- Phương án nhân sự BCH, nhân sự đại biểu dự đại hội CĐ trường

 (Chuẩn bị nhân sự bám sát tiêu chuẩn và điều kiện của cán bộ Công đoàn trong hướng dẫn, BCH Công đoàn bộ phận họp chuẩn bị, lấy ý kiến giới thiệu của các tổ Công đoàn, tranh thủ ý kiến của lãnh đạo, cấp uỷ chi bộ đơn vị trước khi báo cáo       Ban Thường vụ).

- Chuẩn bị biên bản bầu cử, phiếu bầu, thùng phiếu

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, ma két trang trí đại hội

2. Thành phần dự hội nghị duyệt báo cáo kế  hoạch đại hội ở từng đơn vị.

- Ban Thường vụ Công đoàn trường, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường.

- Ban Chấp hành  Công đoàn bộ phận, 

- Mời đại diện lãnh đạo đơn vị, chi uỷ chi bộ.

3. Địa điểm duyệt

Văn phòng Công đoàn trường phòng 909 nhà Điều hành cơ sở chính.

4. Thời gian duyệt kế hoạch đại hội và tổ chức đại hội. 

	TT
	Công đoàn bộ phận
	Thời gian duyệt

(Từ 15/8 - 24/8)
	Thời gian

Đại hội

(Từ 27/8-17/9)

	1 
	Khoa KHXH
	7h30’ 15/8/2012
	7h30’ 29/8/2012

	2 
	Khoa KHTN
	14h00’ 15/8/2012
	14h00’ 29/8/2012

	3 
	K. CNTT và TT
	7h30’ 16/8/2012
	7h30’ 30/8/2012

	4 
	Khoa KT-CN
	9h30’ 16/8/2012
	14h00’ 30/8/2012

	5 
	Khoa SPTH
	14h00’ 16/8/2012
	7h30’ 31/8/2012

	6 
	Khoa Ngoại ngữ
	16h00’ 16/8/2012
	14h00’ 27/8/2012

	7 
	Khoa NLNN + TTNC¦DKHCN
	7h30’ 17/8/2012
	7h30’ 3/9/2012

	8 
	Khoa SPMN
	9h30’ 17/8/2012
	14h00’ 3/9/2012

	9 
	Khoa KT- QTKD
	14h00’ 17/8/2012
	7h30’ 4/9/2012

	10 
	Khoa GD TC
	16h00’ 17/8/2012
	14h00’ 4/9/2012

	11 
	Khoa Tại chức
	7h30’ 20/8/2012
	7h30’ 5/9/2012

	12 
	Khoa LLCT
	9h30’ 20/8/2012
	14h00’ 5/9/2012

	13 
	Bộ môn TL- GD
	14h00’ 20/8/2012
	7h30’ 6/9/2012

	14 
	TT. TT- TV 
	16h00’ 20/8/2012
	14h00’ 6/9/2012

	15 
	Ban QLDAXD
	7h30’ 21/8/2012
	7h30’ 7/9/2012

	16 
	 Trung tâm Giáo dục quốc tế + P. HTQT
	9h30’ 21/8/2012
	14h00’ 7/9/2012

	17 
	Phòng Đào tạo + TT TTĐT - HTHT+ Đ/C Trưởng - P. Hiệu trưởng
	14h00’ 21/8/2012
	7h30’ 10/9/2012

	18 
	Phòng QLKH
	16h00’ 21/8/2012
	14h00’ 10/9/2012

	19 
	P. ĐBCL&KT + Đ/C Nam- P. Hiệu trưởng
	7h30’ 22/8/2012
	7h30’11/9/2012

	20 
	Phòng KH-TC + Đ/C An- Hiệu trưởng
	9h30’ 22/8/2012
	14h00’ 11/9/2012

	21 
	Phòng TC-CB
	14h00’ 22/8/2012
	7h30’ 12/9/2012

	22 
	Phòng HC-TH + Đ/C Cần – P. Hiệu trưởng
	16h00’ 22/8/2012
	14h00’ 12/9/2012

	23 
	Phòng QT-VT-TB
	7h30’ 23/8/2012
	7h30’ 13/9/2012

	24 
	Phòng QL HSSV
	9h30’ 23/8/2012
	14h00’ 13/9/2012

	25 
	Ban QLNT + Y tế
	14h00’ 23/8/2012
	7h30’ 14/9/2012

	26 
	P. Thanh Tra
	16h00’ 23/8/2012
	14h00’ 14/9/2012

	27 
	Ban bảo vệ
	7h30’ 24/8/2012
	7h30’ 17/9/2012

	28 
	Trung tâm GDQP
	9h30’ 24/8/2012
	14h00’ 17/9/2012


E. Phân bổ đại biểu dự Đại hội CĐ trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2015

I. Một số quy định chung.

- Tổng số đại biểu chính thức triệu tập dự ĐH Công đoàn trường 150 (trong đó đại biểu đương nhiệm là 17 Đ/c BCHCĐ trường, đại biểu bầu từ các đơn vị 131, đại biểu chỉ định 02 )

- Cơ cấu đại biểu bầu ở các đơn vị: Theo số lượng được phân bổ để xác định cơ cấu đại biểu ở đơn vị cho phù hợp (có nam, có nữ, có CB lãnh đạo, có đoàn viên).

II. Phân bổ đại biểu ở các đơn vị.

Cắn cứ vào số lượng đoàn viên hiện tại của các Công đoàn bộ phận, BCH Công đoàn trường phân bổ số lượng đại biểu của từng CĐ bộ phận dự đại hội CĐ trường như sau:
	TT
	Công đoàn bộ phận
	ĐB đương nhiệm
	ĐB bầu
	Ghi chú

	1 
	Khoa KHXH
	1
	12
	

	2 
	Khoa KHTN
	1
	12
	

	3 
	Khoa CNTT và TT
	
	5
	

	4 
	Khoa KT-CN
	
	6
	

	5 
	Khoa SPTH
	
	3
	

	6 
	Khoa Ngoại ngữ
	1
	6
	

	7 
	Khoa NLNN + TTNC¦DKHCN
	2
	11
	

	8 
	Khoa SPMN
	1
	8
	

	9 
	Khoa KT- QTKD
	1
	9
	

	10 
	Khoa GD TC
	
	4
	

	11 
	Khoa Tại chức
	
	2
	

	12 
	Khoa LLCT
	1
	5
	

	13 
	Bộ môn TL- GD
	1
	5
	

	14 
	TT. TT- TV 
	1
	5
	

	15 
	Ban QLDAXD
	
	2
	

	16 
	Trung tâm GDQT +  P. HTQT
	
	2
	

	17 
	Phòng Đào tạo + TT PTĐT & HTHT
	1
	4
	

	18 
	Phòng QLKH
	
	2
	

	19 
	Phòng ĐBCL&KT 
	
	2
	

	20 
	Phòng KH-TC 
	1
	3
	

	21 
	Phòng TC-CB
	2
	2
	

	22 
	Phòng HC-TH 
	1
	3
	

	23 
	Phòng QT-VT-TB
	
	3
	

	24 
	Phòng Công tác HSSV
	
	2
	

	25 
	Ban QLNT + Y tế
	1
	4
	

	26 
	P. Thanh Tra
	1
	2
	

	27 
	Ban Bảo vệ
	
	4
	

	28 
	Trung tâm GDQP
	
	3
	

	                                                     Tổng số:
	17
	131
	


Trên đây là những nội dung cơ bản trong hướng dẫn tổ chức ĐH  Công đoàn ở các đơn vị trực thuộc CĐ trường. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành ĐH có gì khó khăn chưa rõ đề nghị BCH  Công đoàn bộ phận phản ảnh về BTV Công đoàn trường để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:





         TM. BTVCĐ trường
- BTV Đảng uỷ (Báo cáo);



                    Chủ tịch
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Báo cáo); 

- CĐ bộ phận để thực hiện;

- Lưu VPCĐ.








   Nguyễn Xuân Song
Hướng dẫn

Đề cươngviết các báo cáo tổng kết

Trên cơ sở đánh giá tất cả các mặt hoạt động, các nhiệm vụ của đơn vị, để tránh sự trùng lập giữa các tổ chức trong thực hiện và đánh giá tổng kết, phương hướng hoạt động Công đoàn cần làm rõ được nhiệm vụ công việc nào là trách nhiệm của Công đoàn là chủ yếu, nhiệm vụ công việc nào Công đoàn chỉ phối hợp cùng thực hiện. Công đoàn trường đề nghị BCH Công đoàn bộ phận chuẩn bị báo cáo đại hội theo đề cương sau: 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH

CÔNG ĐOÀN ......... KHOÁ........ TẠI  ĐẠI HỘI KHÓA ..............

                                                Phần mở đầu

      - Đánh giá khái quát bối cảnh về tình hình kinh tế, chính trị, giai đoạn (2010- 2012) tác động trực tiếp tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn đơn vị.

      - Đại hội .... Công đoàn ......có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội.... cấp mình. Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn...... trong ... năm tới (2012 - 2015) nhằm xây dựng công đoàn... vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị giai đoạn 2012 – 2015.

                                                Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH c¸n bé VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ  2010 – 2012
           I. TÌNH HÌNH c¸n bé VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

            1. Số lượng:

    Tổng số CBVCLĐ. Trong đó có:...?  đoàn viên (so sánh giữa đầu nhiệm kỳ với thời điểm Đại hội; tăng , giảm..?).

2. Chất lượng (cơ cấu, trình độ học vấn, nghề nghiệp, chính trị; so sánh giữa đầu nhiệm kỳ với thời điểm Đại hội; tăng , giảm).
3. Lao động và việc làm.

- Đánh giá khái quát về lao động, việc làm, đời sống của CBVCLĐ; quan hệ lao động trong đơn vị; tư tưởng CBVCLĐ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ......CÔNG ĐOÀN nhiệm kỳ 2010 - 2012

Căn cứ mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu,  ?..  nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện do Đại hội của cấp mình đề ra. Kiểm điểm, phân tích và đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện từng nhiệm vụ; những hạn chế, yếu kém; và nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm. Cụ thể như sau:

       1. Về nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ viên chức và lao động 

Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động. 

     - Phối hợp với Thủ trưởng chuyên môn cùng cấp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; 
     - Tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; 

     - Tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho CBVC-LĐ thông qua hoạt động vay vốn Ngân hàng giải quyết việc làm và từ các nguồn khác. Các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, lao động thông qua các chương trình “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ đoàn viên”… nhằm góp phần xoá đói, giảm nghèo trong công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị mình.....

        2. Về nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cán bộ viên chức và lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. 

Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

    - Các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong CBVC- LĐ. 

    - Công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tổ chức công đoàn đến với CBVC-LĐ (số lần triển khai, tỷ lệ đạt ?%; Tỷ lệ đoàn viên, CBVCLĐ được nghe, được quán triệt...). 

    - Việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn cuộc vận động với việc xây dựng nếp sống văn hoá trong CBVCLĐ; Xây dựng các tổ tự quản và các tủ sách pháp luật về lao động, về công đoàn tại các đơn vị (nếu có).

    - Phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong CBVC- LĐ để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự phát triển đất nước; Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng tại cơ sở….và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao cấp trường....
    - Tham gia cải cách hành chính Nhà nước, thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống tổ chức công đoàn. Vận động CBVC- LĐ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.  

         3. Về nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong c¸n bé viên chức, lao động 
Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”… Sự phối hợp giữa công đoàn với các đoàn thể khác trong đơn vị trong việc chỉ đạo thi đua.

     - Kết quả thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Qui chế Thi đua, khen thưởng của công đoàn; nội dung và cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng trong đơn vị; 
     - Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, lao động.... 

       4. Về nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn 

Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức công đoàn, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận. 
     - Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn; Xây dựng Công đoàn theo tiêu chuẩn vững mạnh.  

     - Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác cán bộ nữ; việc thực hiện chế độ đối với cán bộ công đoàn.

     - Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.  

     - Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh:

* Công tác xây dựng Đảng:

       + Tham gia góp ý xây dựng Đảng....; Trong nhiệm kỳ: Giới thiệu  ?  đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng; Số lượng đoàn viên được kết nạp đảng trong nhiệm kỳ...

* Tham gia xây dựng chính quyền:

      + Cải cách thủ tục  hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giới thiệu cho các cấp chính quyền những CBVC-LĐ tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp.

       5. Công tác vận động nữ  viên chức, lao động

Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của các cấp công đoàn trong CBVCLĐ về công tác phụ nữ (NQ11 của Bộ Chính trị vì sự tiến bộ của phụ nữ; Luật bình đẳng giới...). 

     - Tham gia xây dựng, hoàn thiện, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp, chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ  CBVCLĐ.

     - Các hoạt động xã hội trong lao động nữ. Xây dựng, phát triển Quĩ “Vì nữ công nhân, lao động nghèo” của các cấp công đoàn; Các hoạt động  khuyến khích tài năng, sáng tạo trong nữ CBVCLĐ; việc thực hiện chính sách đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBVCLĐ....

    - Tổ chức thực hiện các phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động: Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào khác trong nữ công nhân, viên chức, lao động. 

     - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ của công đoàn; công tác xây dựng và tổ chức hoạt động của Ban nữ công công đoàn cấp mình.

     - Phối hợp với các cấp Hội phụ nữ trong công tác vận động phụ nữ nói chung, nữ công nhân, viên chức, lao động nói riêng.  

       6. Về nhiệm vụ tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Thực hiện công tác thu- chi, quản lý ngân sách Công đoàn.   

     - Công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

      7. Về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình phù hợp với đặc điểm cụ thể của đơn vị; 
     - Xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; tập trung tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động; khắc phục bệnh quan liêu, hành chính trong hoạt động công đoàn.  

      - Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, xây dựng mô hình và đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. 

     - Thực hiện sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong hoạt động công đoàn. 
III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện các chức năng của công đoàn.

    - Những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện từng nhiệm vụ.

  - Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện.  
 2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân khách quan của hạn chế, khuyết điểm.
       IV- BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Kinh nghiệm vận dụng trong thực tế  để thực hiện hiệu quả các chức năng công đoàn.

- Kinh nghiệm trong công tác tổ chức và cán bộ.

- Kinh nghiệm trong việc xác định nhiệm vụ, phương thức, nội dung tổ chức hoạt động công đoàn.

- Kinh nghiệm trong công tác tổ chức và chỉ đạo thực hiện.  
 ĐÁNH GIÁ CHUNG:  
Phần thứ hai
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

NHIỆM KỲ 2012 - 2015
     I. DỰ BÁO VỀ TÌNH HÌNH, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN  TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐOÀN VIÊN, CBVC-LĐ.

    Dự báo một số tình hình tác động trực tiếp tới CBVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

             1. Thuận lợi: 

    Nêu những thuận lợi cơ bản có tác động trực tiếp đến phong trào CBVCLĐ và hoạt động công đoàn của đơn vị mình.

             2. Khó khăn.

    Những khó khăn ảnh hưởng đến phong trào CBVCLĐ và hoạt động công đoàn của đơn vị mình.

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2012 - 2015

1. Về mục tiêu, phương hướng tổng quát 

       Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã khẳng định quan điểm, mục tiêu, phương hướng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm tới  là: “Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng;  nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam; Sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cải thiện điều kiện nhà ở, làm việc … để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”.

   2. Về khẩu hiệu hành động .

Nội dung khẩu hiệu hành động cần ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng phản ánh được những nội dung cơ bản của mục tiêu, phương hướng.

   3. Về một số chỉ tiêu phấn đấu 

Xác định một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2015.

a. Nhóm chỉ tiêu riêng có của tổ chức công đoàn

 - Phát triển đoàn viên, 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn,

- Cán bộ nữ, 

- Xây dựng công đoàn vững mạnh.

- Giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

b. Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện 

- Thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, 

-  Nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho CBVC-LĐ. 

             4. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

     Căn cứ mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và chức năng của tổ chức công đoàn để cụ thể hoá thành 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

      4.1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn 

     - Chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. 

     - Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ đoàn viên, công nhân, công chức, viên chức và người lao động. Phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

     - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế dộ, chính sách đối với người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát những kiến nghị về chế độ, chính sách đối với CBVCLĐ. 

     - Tích cực tham gia thực hiện Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ. 

     - Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong công nhân, công chức, viên chức và người lao động 

       4.2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

     - Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động. 

     - Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các loại hình thông tin, báo chí của công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức công đoàn. 

     - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện NQ 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và tuyên truyền việc tổ chức thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới”; Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy đến với CBVCLĐ....

      - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... 

      - Phát động và tổ chức trong đoàn viên và người lao động tham gia các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao 
      - Tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

      - Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác phát triển tổ chức Đảng trong đơn vị, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.   

       4.3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động 

      - Phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, như: Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Phong trào “Phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH Nông nghiệp và phát triển nông thôn” góp phần “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triên”; Phong tào thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, các TNXH; Phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp” Bảo vệ môi trường; phong trào thi đua “Dân vận khéo”.....  góp phần phát triển đơn vị mình.... Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. 

      - Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. 

      - Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp công đoàn với chuyên môn đơn vị trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua.

      4.4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 

      - Xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2012 – 2015.

     - Xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, sức khỏe.... đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công đoàn. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. 

     - Tập trung chỉ đạo việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận; bảo đảm thực chất về chất lượng những công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn “Công đoàn vững mạnh”.  

      4.5. Công tác tuyên truyền vận động trong nữ đoàn viên và lao động nữ 

     - Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong đoàn viên và lao động nữ. 

     - Chủ động đề xuất, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới.
      - Tiếp tục thực hiện phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên và lao động nữ. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

    - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công và Ban Nữ công quần chúng của công đoàn. 

    - Tổ chức tốt việc vận động xây dựng các quĩ xã hội của công đoàn, góp phần hỗ trợ  nữ đoàn viên và lao động nữ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững. 

      4.6.  Về nhiệm vụ tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

Tập trung  về một số nội dung chủ yếu sau:

     - Công tác thu- chi, quản lý ngân sách Công đoàn.   

     - Công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn.

       5. Về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

     - Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình và cấp trên trực tiếp.

     - Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; tập trung tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, công chức, viên chức và người lao động.  

     - Phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong hoạt động công đoàn.

    - Nghiên cứu và thực hiện cải cách hành chính trong hệ thống tổ chức công đoàn. 

                                                      KẾT LUẬN 

                                                                              Ban chấp hành CĐ …..
Hướng dẫn

một số nội dung công việc ở đại hội công đoàn bộ phận

Nhiệm kỳ 2012 – 2015

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội các Công đoàn bộ phận, tiến tới đại hội đại biểu Công đoàn trường khoá VI nhiệm kỳ 2012-2015. 

Để đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định  của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. BCH Công đoàn trường hướng dẫn một số nội dung công việc của §ại hội Công đoàn bộ phận như sau: 

1. Đoàn Chủ tịch đại hội: 

1.1. Đoàn Chủ tịch đại hội do đại hội bầu ra bằng biểu quyết giơ tay, số lượng Đoàn Chủ tịch 03 đ/c (Công đoàn dưới 15 Đoàn viên bầu 1-2 đ/c).

1.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

- Điều hành §ại hội theo chương trình đã được ĐH quyết định.

- Hướng dẫn §ại hội thảo luận các Báo cáo của BCH, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và những vấn đề diễn biến trong đại hội.

- Điều hành việc bầu cử đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Lãnh đạo việc thông tin về đại hội, lãnh đạo hoạt động của các đại biểu dự  đại hội, chỉ đạo các bộ phận giúp việc, phục vụ đại hội.

1.3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: 

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Đoàn Chủ tịch phân công từng thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành một số nội dung công việc của đại hội.

2. Thư kí đại hội: 

2.1. Thư kí đại hội do đại hội bầu ra bằng biểu quyết giơ tay, số lượng Thư ký đại hội 01 đ/c

2.2. Nhiệm vụ của Thư kí đại hội: 

- Thư ký là bộ phận giúp việc cho đại hội do Đoàn Chủ tịch đại hội trực tiếp điều hành và thực hiện một số công vịêc cụ thể sau: 

- Ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu, dự thảo nghị quyết đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đại hội gửi tới các đại biểu trong đại hội. 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, các bài tham luận và các ý kiến kiến nghị..... của đoàn viên gửi Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Thu nhập đầy đủ các hồ sơ, tài liệu của đại hội đưa vào lưu trữ.

3. Trách nhiệm của các đại biểu dự đại hội: 

- Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của đại hội.

- Tham gia đóng góp tích cực vào các báo cáo của đại hội.

- Đại biểu phát biểu ý kiến phải đăng ký với Đoàn Chủ tịch thông qua Thư kí đại hội.

- Khi cần tranh luận, giơ  tay phát biểu và phải được Đoàn Chủ tịch đại hội đồng ý mới lên phát biểu, ý kiến phát biểu của các đại biểu phải được chuẩn bị và thời gian phát biểu không quá 10 phút.

4. Quy định về thể lệ bầu cử.

4.1. Về ứng cử: 

- Tất cả Đoàn viên CĐ dự đại hội đều có quyền ứng cử vào BCH Công đoàn ở đơn vị. Người ứng cử vào BCH phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định trong hướng dẫn đại hội.

- Người ứng cử đại biểu đi dự đại hội Công đoàn trường phải là Đoàn viên của đơn vị.

4.2. Về đề cử: 

- Ban chấp hành  CĐ đơn vị (nhiệm kỳ tiến hành tổ chức đại hội)  có quyền đề cử người tham gia vào BCH mới và cung cấp lý lịch trích ngang từng người cho đại hội.

- Các đại biểu của đại hội có quyền giới thiệu đoàn viên thuộc đơn vị mình tham gia vào BCH; người giới thiệu có trách nhiệm cung cấp cho đại hội sơ yếu lý lịch người mình giới thiệu và nhất thiết phải được sự đồng ý của người đó.

- Người được đề cử để bầu đại biểu đi dự đại hội CĐ trường phải là đoàn viên Công đoàn thuộc đơn vị.

4.3. Danh sách bầu cử: 

Đoàn Chủ tịch đại hội có trách nhiệm tổng hợp và  báo cáo danh sách ứng cử, đề cử kể cả những người xin rút khỏi danh sách để đại hội thảo luận. Đoàn Chủ tịch có quyền quyết định các trường hợp cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách trường hợp  chủ tịch có 01 đồng chí thì xin ý kiến đại hội. Danh sách bầu cử được đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ tay.

Việc bầu cử BCH CĐ bộ phận, bầu đại biểu đi dự  đại hội CĐ trường được thực hiện bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Người trúng cử vào BCH CĐ bộ phận và trúng cử đại biểu đi dự đại hội CĐ trường phải đạt số phiếu bầu quá bán (quá 1/2) so với tổng số đoàn viên triệu tập đại hội. Trường hợp số người có số phiếu quá bán nhiều hơn số lượng uỷ viên BCH và đại biểu đi dự  đại hội CĐ trường đã được đại hội biểu quyết thì người trúng cử được lấy theo thứ tự từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp hơn cho đến khi đủ số lượng, trường hợp có nhiều phiếu thấp hơn bằng nhau thì xin ý kiến đại hội bầu bổ sung trong số người có số phiếu bằng nhau để lấy đủ số lượng BCH và đại biểu đi dự  đại hội cấp trên

                                                           Ban chấp hành CĐ trường
